
Thông tin Khoa học Thống kê số 5/2002 – Trang 13 

2. Làm rõ mặt lý luận để đi đến 

thống nhất các định nghĩa, khái niệm, 

tiêu thức thức thống kê, hệ thống chỉ 

tiêu, biểu mẫu, báo cáo định kỳ, điều 

tra...vừa  đáp ứng quản lý vĩ mô và quản 

lý vi mô. 

3. Nhà nước phải thống nhất ban 

hành sớm Luật Thống kê. Bãi bỏ Pháp 

lệnh kế toán-thống kê không phù hợp với 

tình hình hiện nay. 

4. Đổi mới nội dung và hình thức 

của Bản tin (bỏ tên Bản tin) thay vào đó: 

“Tạp chí khoa học thống kê” hay 

“Chuyên san khoa học thống kê”  ngang 

tầm với nhiệm vụ chính trị của ngành. 

5. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên 

khoa học thống kê ở cơ sở, các bộ, 

ngành và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, có chính sách thu hút nhân tài 

làm công tác nghiên cứu của ngành 

trong những năm trước mắt và lâu dài  

Giới thiệu các loại đồ thị thường áp dụng  

trong thống kê mô tả Dominique Haughton 

                                                                                   Nguyễn Phong  

                                                                 Vụ trưởng vụ Xã hội Môi trường- TCTK 

1. Đồ thị cột, đồ thị hình hộp, độ lệch 

của số liệu 

Các đồ thị hình cột (xem Hình 1a 

và 1b) về chi tiêu thực tế bình quân đầu 

người của 5.999 hộ gia đình Việt nam 

bao gồm hoặc không bao gồm các giá 

trị ngoại lai đều cho thấy mức độ lệch 

phải giống nhau. Điều này có nghĩa là 

chi tiêu thực tế bình quân đầu người có 

phân bố không đối xứng. Nói cách khác, 

số người có chi tiêu thực tế bình quân 

đầu người ở mức thấp lớn hơn số người 

có chi tiêu thực tế bình quân ở mức cao. 

Vì phân bố lệch phải nên giá trị trung 

bình của chi tiêu thực tế bình quân đầu 

người lớn hơn giá trị trung vị (3189 ngàn 

đồng so với 2397 ngàn đồng, đã loại 

các giá trị ngoại lai). 

Đồ thị trong Hình 1a có 50 cột. 

Lệnh "sum rlpcex1,detail" của phần 

mềm Stata cho thấy giá trị nhỏ nhất 

của chi tiêu thực tế bình quân là 

357,318 ngàn đồng và giá trị lớn nhất 

là 45.801,71 ngàn đồng. Chiều rộng 

của mỗi cột là 908,89 được tính bằng 

cách lấy giá trị lớn nhất trừ đi giá trị 

nhỏ nhất và chia kết quả tìm được cho 

50. Vì vậy, cột thứ nhất trong đồ thị sẽ 

có chiều rộng là 908,89, là khoảng 

cách từ giá trị 357,32 đến 1266,21. 

Điều này có nghĩa là gần 10% số hộ 

trong tổng số 5.999 hộ có mức chi tiêu 

thực tế bình quân đầu người một năm 

nằm trong khoảng từ 357,32 ngàn đồng 

đến 1266,21 ngàn đồng. Tương tự, cột 

thứ 2 của đồ thị cũng có chiều rộng là 

908,89 nhưng nằm trong khoảng từ 

1.266,21 và  2.175,10. Từ đồ thị này 

chúng ta có thể thấy gần 40% trong 

tổng số 5.999 hộ có mức chi tiêu thực 

tế bình quân đầu người một năm nằm 

trong khoảng từ 1.266,21 đến 2.175,10 

ngàn đồng.  
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Hình 1a:  Đồ thị hình cột của chi tiêu thực tế bình quân đầu người một năm của 5.999 

hộ gia đình Việt nam 
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Cách lý giải đồ thị trong Hình 1b cũng tương tự như trên, trừ một điểm là ở đồ thị 

này đã loại bỏ các giá trị ngoại lai. 

Hình 1b:  Đồ thị hình cột của chi tiêu thực tế bình quân đầu người của 5.999 hộ 

gia đình Việt nam (đã loại bỏ các giá trị ngoại lai). 
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Đồ thị hình hộp là một công cụ đồ 

hoạ rất hữu ích giúp nhìn thấy ngay được 

vị trí, mức độ dàn trải, độ lệch và các giá 

trị ngoại lai của một bộ số liệu. Cạnh đáy 

dưới của hình hộp (xem Hình 2) là tứ phân 

vị thứ nhất; 25% các giá trị chi tiêu thực tế 

bình quân đầu người  một năm nằm dưới 

tứ phân vị thứ nhất này và 75% các giá trị 

chi tiêu thực tế bình quân đầu người một 

năm nằm trên mức này. Cạnh đáy trên 
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của hình hộp là tứ phân vị thứ ba; 75% các 

giá trị chi tiêu thực tế bình quân đầu người  

một năm nằm dưới tứ phân vị thứ ba này 

và 25% các giá trị chi tiêu thực tế bình 

quân đầu người một năm nằm trên mức 

này. Đoạn thẳng nằm trong hình hộp và 

song song với 2 cạnh đáy là giá trị trung vị 

của chi tiêu thực tế bình quân đầu người 

một năm và là tứ phân vị thứ hai. Chiều 

cao  

của hình hộp là hiệu số giữa tứ phân 

vị thứ ba và thứ nhất và được gọi là miền 

trong tứ phân vị (interquartile range - IQR). 

Cộng 1,5 giá trị của IQR xuống phía dưới 

đối với tứ phân vị thứ nhất và lên phía trên 

với tứ phân vị thứ ba ta sẽ có hai đường 

nội biên. Hai đoạn thẳng nằm phía trên và 

phía dưới hình hộp lần lượt biểu thị các giá 

trị lớn nhất và nhỏ nhất nhưng vẫn nằm 

trong các đường nội biên. Hai đoạn thẳng 

này được gọi là râu (whiskers). Tương tự 

như vậy, hai đường ngoại biên được thiết 

lập bằng cách cộng thêm 3 lần giá trị IQR. 

Các giá trị nằm ngoài các đường ngoại 

biên là các giá trị cực nhỏ hoặc cực lớn, 

còn các giá trị nằm giữa các đường nội 

biên và ngoại biên là các giá trị ngoại lai. 

Phần mềm này cho chúng ta biết hai râu 

nhưng không hiển thị các đường biên (nội 

biên và ngoại biên). 

Hình 2:  Các đặc trưng của đồ thị hình hộp 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Hình 3a và 3b là các đồ thị hình hộp 

của chi tiêu thực tế bình quân đầu người 

của bộ số liệu VLSS 1998, bao gồm và 

không bao gồm các quan sát ngoại lai. 

Khoảng cách từ đường trung vị đến cạnh 

đáy dưới gần hơn đến cạnh đáy trên của 

hình hộp ở các đồ thị này cho thấy đặc 

trưng tương tự của số liệu như ở đồ thị 

hình cột, tức là biến chi tiêu thực tế bình 

quân đầu người có phân bố lệch phải.  
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Hình 3a: Đồ thị hình hộp chi tiêu thực bình quân đầu người của 5.999 hộ gia đình Việt Nam 
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Hình 3b:  Đồ thị hình hộp chi tiêu thực tế bình quân đầu người của 5.999 hộ gia đình 

Việt nam (đã loại bỏ các giá trị ngoại lai) 
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Trong các Hình 1a và 3a có một giá 

trị ngoại lai với chi tiêu thực tế bình quân 

đầu người cực lớn. Đó là 1 hộ phi nông 

nghiệp ở khu vực thành thị thuộc vùng 

Đông Nam bộ (bao gồm thành phố Hồ Chí 

Minh). Chi tiêu thực tế bình quân đầu 

người của hộ này lên đến gần 46 triệu 

đồng 1 năm. Chủ hộ là nam giới với trình 

độ giáo dục đại học và là chủ 1 doanh 

nghiệp tư nhân. Số năm đi học bình quân 

của những người trưởng thành trong hộ 

này rất cao (17 năm). Điều này chứng tỏ vợ 

của chủ hộ này cũng có trình độ giáo dục 

rất cao. Mặt khác, qui mô của hộ này lại rất 

nhỏ, chỉ có 2 người và không có con. 

Đồ thị hình hộp đặc biệt có ích khi so 

sánh các nhóm con. Hình 4 đưa ra đồ thị 

hình hộp cho mỗi vùng của Việt nam, theo 

thứ tự từ trái sang phải: Miền núi và trung 

du phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc 
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Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây 

Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng 

sông Cửu Long. Cùng với các đặc trưng 

khác, phân bố chi tiêu thực tế bình quân 

đầu người của vùng Đông Nam bộ (trong 

đó có thành phố Hồ Chí Minh) rõ ràng cao 

hơn và có mức độ biến thiên lớn hơn (hình 

hộp cao hơn) so với các vùng còn lại. 

Hình 4:  Các đồ thị hình hộp chi tiêu thực tế bình quân đầu người của  5.999 hộ gia 
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